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Nhận xét: không có sự khác biệt (p>0,05), 
(2=0,09; bậc tự do = 1). 

Bảng 5. So sánh bệnh viêm mũi mạn tính theo 
tuổi  

Viêm mũi mạn tính Nhóm tuổi n % N 

Nhà trẻ mẫu giáo 43 8,39 512 
Tiểu học 42 6,48 648 

Trung học cơ sở 32 8,25 388 
Trung học phổ thông 14 8,43 166 

Tuổi trưởng thành 41 4,25 965 
Cao tuổi 3 1,77 171 

Nhận xét: có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi ở 
VMMT (p<0,05), (2=20,84; bậc tự do = 5), độ tin cậy 
95%. Nhóm Trung học phổ thông cao nhất 8,43%; 
Nhóm Cao tuổi có tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất 1,77%.  

KẾT LUẬN 
- Viêm mũi cấp tính 2,4%; Viêm mũi mạn tính 

4,83%;  
- Viêm mũi cấp tính theo nhóm tuổi: Nhà trẻ 

mẫu giáo cao nhất 6,44%; Tiểu học 3,08%; Trung 
học cơ sở 0,77%; Trung học phổ thông 2,41%; 
trưởng thành 0,83%; Cao tuổi 0,59%. Nhà trẻ mẫu 
giáo cao nhất 6,44%. 

- Các yếu tố liên quan với bệnh viêm mũi mạn tính 
+Viêm mũi mạn tính dạng quá phát (mùa khô: 

29,4%; mùa mưa: 15,0%); Viêm mũi mạn tính dạng 
xuất tiết (mùa khô 11,8%; mùa mưa: 43,3%). 

+ Viêm mũi mạn tính theo nhóm tuổi: Nhà trẻ mẫu 
giáo 8,39%; Tiểu học 6,48%; Trung học cơ sở 8,25%; 
trưởng thành 4,25%; Cao tuổi 1,77%.  

Trung học phổ thông cao nhất 14/166 (8,43%). 
SUMMARY  
In recent years the pace of urbanization and 

industries developed rapidly, but the protection of the 
environment in general especially the air environment 

was not properly concerned should nasal sinus 
disease and other respiratory diseases also met with 
a high rate. 

Dak Lak plateau not only sunny but windy folk still 
say "dust heaven" anymore. Dust weather was upset 
when the Northeast monsoon activity in the six dry 
months each year. On the outskirts of Buon Ma 
Thuot, South East, West or North East monsoon is 
the dominant orientation of the plateau. Blow to the 
beach sand mining, stone, brick oven baked bricks 
bearing dust emitted day and night. The smog of 
sulfur, nitrogen gas when burned SO2, NO2, CO 2. 
This will convert the gas, condensing the vapor, fog 
or clouds, rain forming sulfuric acid, nitric acid ... 

- Acute rhinitis 2.4%, 4.83% of chronic rhinitis; 
- Acute rhinitisby age group: Kindergarten 

Kindergarten Highest 6.44% 3.08% Primary, 
Secondary school 0.77%; 2.41% High School; mature 
0.83 %;0.59% High age. Kindergarten kindergarten 
highest 6.44%. 

- Factors associated with chronic rhinitis patients 
Seasonal: Chronic hypertrophic Rhinitis from dry 
season: 29.4%, Rainy season: 15.0%, Chronic Rhinitis 
with catarah (11.8% dry; rainy season: 43.3%). 

+ Chronic rhinitis by age group: preschool 
kindergarten 8.39%; Primary 6.48%, Secondary 
school 8.25%; growth 4.25%; Elderly 1.77%. Highest 
secondary education 8.43%. 
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Đánh giá khả năng đáp ứng nhiệm vụ của điều dưỡng 
 trung cấp tuyến y tế cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2009 

 

Trần Quốc Kham, Đinh Danh Tuân, Phan Quốc Hội 
Đặt vấn đề 
Đội ngũ điều dưỡng viên hiện nay về kiến thức và 

kỹ năng của họ có đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc 
sức khoẻ nhân dân hay không? Những nội dung, 
chương trình đào tạo của nhà trường có phù hợp và 
đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ 
của nhân dân hay không? đang là những vấn đề được 
đặt ra và cần được giải quyết không chỉ của ngành Y tế 
Điện Biên mà còn là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách 
đối với trường Cao đẳng Y tế Điện Biên. Từ những lý 
do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh 
giá khả năng đáp ứng nhiệm vụ của điều dưỡng trung 
cấp tuyến y tế cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2009. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là cán bộ điều dưỡng trung 

cấp hiện đang công tác tại tuyến y tế cơ sở (huyện, 
xã, phường) của tỉnh Điện Biên năm 2009. 

áp dụng phương pháp nghiên dịch tễ học mô tả 
qua cuộc điều tra cắt ngang . Cỡ mẫu với p = 0,5, d = 
0,11, tính được n = 75. Thực tế điều tra được 126 điều 
dưỡng trung cấp trên tổng số 170 ĐDTC đang công 
tác tại TTYT huyện và trạm y tế xã trong toàn tỉnh.  

Sử dụng các câu hỏi theo 11 nội dung của chương 
trình đào tạo điều dưỡng trung cấp để đối tượng 
nghiên cứu tự đánh giá kiến thức, kỹ năng của mình 
theo 3 mức độ. 

Với kiến thức: Mức 1 (Tốt): trả lời đúng, đầy đủ; 
Mức 2 (Trung bình): trả lời đúng được trên 50% so với 
yêu cầu; Mức 3 (Kém): không trả lời hoặc trả lời đúng 
dưới 50% nội dung so với yêu cầu.  

Với kỹ năng: Mức 1 (Tốt): thực hiện thành thạo; 
Mức 2 (Trung bình): tự thực hiện được nhưng chưa 
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thành thạo; Mức 3 (Kém): thực hiện được dưới sự 
hướng dẫn của người khác.  

Đạo đức nghiên cứu chỉ tiến hành trên đối tượng tự 
nguyện và các thông tin liên quan đến cá nhân được 
đảm bảo bí mật, chỉ phục vụ cho nghiên cứu. 

Sử dụng chương trình EPI- INFO-6.04 để tính toán 
các tỷ lệ, các giá trị theo yêu cầu của nghiên cứu.  

Kết quả nghiên cứu 
Bảng 1. Kết quả tự đánh giá về vai trò, chức năng 

và nhiệm vụ 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tiêu chí tự đánh 

giá n % n % n % 
p 

Vai trò của ĐD 117 92,9* 5 4,0 4 3,2 
Chức năng của ĐD 106 84,1* 11 8,7 9 7,2 

<0,05 

Nhiệm vụ của ĐD 116 92,1 4 3,2 6 4,8  
Đại đa số đối tượng tự đánh giá kiến thức của 

mình về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của người 
điều dưỡng chỉ đạt ở mức 1 (92,9%; 84,1% và 
92,1%). Số người tự đánh giá kiến thức của mình về 
vai trò của điều dưỡng ở mức 1 nhiều hơn hẳn so với 
số có kiến thức về chức năng của điều dưỡng ở mức 1 
(92,9% so với 84,1%; p<0,05). Số người tự đánh giá 
kiến thức của mình về vai trò, chức năng và nhiệm vụ 
của điều dưỡng đạt mức 2, mức 3 chiếm tỷ lệ không 
đáng kể, giao động từ 3,2% đến 8,7% (bảng 1).  

Bảng 2. Kết quả tự đánh giá về quy trình điều 
dưỡng, rửa tay thường quy và tiếp đón bệnh nhân 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tiêu chí tự đánh 
giá n % n % n % 

p 

Quy trình điều 
dưỡng 

102 81,0 10 7,9 14 11,1 

Tiếp đón bệnh 
nhân 101 80,2 10 7,9 15 11,9 

>0,05 

Quy trình rửa 
tay thường quy 

66 52,4 35 27,8 25 19,9  

Bảng 2 cho thấy, phần đông điều dưỡng đều cho 
rằng kiến thức của họ về quy trình điều dưỡng 
(81%), về tiếp đón bệnh nhân ra vào viện (80,2%) 
và về quy trình rửa tay thường quy (52,4%) chỉ đạt ở 
mức 1 (kém). Số tự đánh giá đạt mức 2, mức 3 về 2 
tiêu chí (quy trình điều dưỡng và tiếp đón bệnh nhân 
ra, vào viện) chiếm tỷ lệ không đáng kể (từ 7,9% 
đến 11,9%). Về quy trình rửa tay thường quy, có 
27,8% tự đánh giá đạt mức 2 (trung bình); 19,9% tự 
đánh giá đạt mức 3 (tốt) . So sánh tỷ lệ tự đánh giá 
kiến thức về quy trình điều dưỡng và tiếp đón bệnh 
nhân ở từng mức đều không thấy có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p>0,05.  

Bảng 3. Kết quả tự đánh giá kiến thức về truyền 
dịch, nguyên tắc dùng thuốc và mục đích làm test 
lÈy da 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tiêu chí tự đánh giá 
n % n % n % 

p 

Truyền dịch 99 78,6 11 8,7 16 12,7 
Nguyên tắc dùng 

thuốc 
96 76,2 17 13,5 13 10,3 

Mục đích làm 
 test lÈy da 

93 73,8 14 11,1 19 15,1 

p>0,05 

Tỷ lệ đối tượng tự đánh giá kiến thức của mình về 
truyền dịch, nguyên tắc dùng thuốc và mục đích làm 
test lẩy da chỉ đạt mức 3 vẫn là cao nhất (trên 70%) 
và cao hơn hẳn các mức khác với p<0,0001. So sánh 
giữa các tiêu chí với nhau thì kiến thức ở từng mức 
qua tự đánh giá của đối tượng không có sự khác biệt 
đáng kể (78,6%; 76,2% và 73,8%; p>0,05) (bảng 3). 

Bảng 4. Tỷ lệ tự đánh giá có kiến thức đạt mức 2 
trở lên 

Tiêu chí tự đánh giá Số lượng Tỷ lệ % 
Quy trình rửa tay thường quy 60 47,6 

Mục đích làm test lẩy da 33 26,2 
Nguyên tắc dùng thuốc 30 23,8 

Truyền dịch 27 21,4 
Tiếp đón bệnh nhân ra, vào viện 25 19,8 

Quy trình điều dưỡng 24 19,0 
Chức năng của điều dưỡng 20 15,9 
Nhiệm vụ của điều dưỡng 10 7,9 

Vai trò của điều dưỡng 9 7,1 
Kết quả bảng 4 cho thấy: Chỉ có tiêu chí về rửa tay 

thường quy được gần một nửa số người (47,6%) tự 
đánh giá có kiến thức đạt yêu cầu. Những tiêu chí còn 
lại có dưới 30%, thậm chí hai tiêu chí về vai trò và 
nhiệm vụ của điều dưỡng chỉ có dưới 10% số người tự 
đánh giá đạt yêu cầu.  

Tự đánh giá về kỹ năng 
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Biểu đồ 1. Cán bộ điều dưỡng tự đánh giá kỹ năng thực hành 

quy trình điều dưỡng và quy trình đón tiếp bệnh nhân 
 
Tỷ lệ đạt mức 1 về kỹ năng thực hành quy trình 

điều dưỡng (QTĐD) thấp hơn kỹ năng thực hành đón 
tiếp bệnh nhân (6,3% so với 24,6%; p<0,0001); tỷ lệ 
đạt mức 2 về kỹ năng thực hành QTĐD lại cao hơn so 
với kỹ năng thực hành quy trình đón tiếp bệnh nhân 
(76,2% và 61,9%; p<0,05); còn tỷ lệ đạt mức 3 của 2 
quy trình này xấp xỉ nhau (13,5% và 17,5%; p>0,05).  

Bảng 5. Kết quả tự đánh giá về kỹ năng của điều 
dưỡng trung cấp 

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Kỹ năng thực hành 
n % n % n % 

Tiêm bắp 1 0,8 14 11,1 111 88,1 
Test lÈy da 20 15,9 32 25,4 74 58,7 

Quy trình điều dưỡng 8 6,3 96 76,2 22 17,5 
Băng bó 3 2,4 95 75,4 28 22,2 

Đón tiếp bệnh nhân 31 24,6 78 61,9 17 13,5 
Phát hiện và xử trí shock 28 22,2 75 59,5 23 18,3 

Garo cầm máu 30 23,8 63 50,0 33 26,2 
Truyền dịch 13 10,3 59 46,8 54 42,9 

Rửa tay thường quy 25 19,8 58 46,1 43 34,1 
Trong 9 tiêu chí đưa ra để đối tượng tự đánh giá kỹ 

năng thực hành, có 2 tiêu chí (tiêm bắp và làm test 
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lẩy da) được đánh giá đạt mức 3 với tỷ lệ cao nhất 
(88,1% và 58,7%). Các tiêu chí khác được đánh giá 
đạt mức 2 với tỷ lệ lớn hơn so với mức 1 và mức 3 
tương ứng trong mỗi tiêu chí (bảng 5). 
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Biểu đồ 2. Tỷ lệ tự đánh giá có kỹ năng thực hành thành thạo với 

các kỹ thuật 
Biểu đồ 2 biểu diễn tỷ lệ đối tượng tự đánh giá có 

kỹ năng thực hành thành thạo (mức 1) đối với các kỹ 
thuật mà người điều dưỡng trung cấp phải thực hiện. 
Kỹ thuật tiêm bắp được đánh giá thành thạo với tỷ lệ 
cao nhất (88,1%), sau đó là test lẩy da (58,7%), 
truyền dịch (42,9%), garô cầm máu (26,2%) và cuối 
cùng là băng bó (22,2%). Các tỷ lệ này khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p<0,0001. 

Kết luận  
Từ kết quả nghiên cứu khả năng đáp ứng nhiệm vụ 

của điều dưỡng trung cấp tuyến y tế cơ sở tỉnh Điện 
Biên bằng pháp tự đánh giá theo 11 nội dung cơ bản 
của điều dưỡng, chúng tôi có một số kết luân sau:  

Về kiến thức: Nội dung về vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ của điều dưỡng: Đạt mức 1 (tốt) từ 84,1% 
đến 92,9%; qui trình điều dưỡng, tiếp đón bệnh nhân 
đạt trên 80% và qui trình rửa tay đạt 52,4% ở mức 1; 

truyền dịch, nguyên tắc dùng thuốc và test lẩy da 
đạt mức 1 trên 70% nhưng vẫn còn từ 10% đến 15% 
ở mức 3. 

Về kỹ năng: Qui trình điều dưỡng, đón và tiễn 
bệnh nhân đạt 76,2% và 61,9% mức 2 (trung bình). 
Kỹ năng tiêm bắp 88,1%, test lẩy da đạt 58,1%, 
truyền dịch đạt 42,9%, garo đạt 26,2% và kỹ năng 
băng bó đạt 22,2% mức 1 còn mức 3 đa phần trên 
dưới 20% trừ kỹ năng tiêm bắp.  

Khuyến nghị 
Về kiến thức và kỹ năng của 11 nội dung ở mức 

trung bình và yếu là mức phải đào tạo lại và đào tạo 
liên tục. 
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ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI CỦA KỸ THUẬT LẤY XƯƠNG TỪ ĐẦU GẦN XƯƠNG CHÀY  

TRONG PHẪU thuật GHÉP KHE Hở XƯƠNG ổ RĂNG  
 

Nguyễn Hữu Nam  
Tóm tắt 
Nghiên cứu 50 bệnh nhân khe hở môi vòm miệng 

đã được phẫu thuật hiện diện khe hở xương ổ răng 
cần được ghép xương , tuổi từ 6 đến 25 tại BV RHM 
TW Tp Hồ Chí Minh . Đánh giá những kỹ thuận lợi kỹ 
thuật lấy xương từ đầu gần xương chày bao gồm thể 
tích xương lấy, thời gian phẫu thuật, thời gian nằm 
viện, tình trạng đi lại cũng như sẹo sau mỗ tại vị trí 
xương chày. 

Kết quả cho thấy thời giant rung bình lấy xương là 
16 phút, bệnh nhân có thể đi lại ngay sau 24 giờ, sẹo 
sau mỗ tốt, thể tích xương trung bình cho 1 khe hở 
3ml và có thể lấy được 10 ml tại một vị trí cho 

Từ khóa: hở môi vòm miệng. 
Summary 
Studied on 50 patients with repaired complete 

unilateral and bilateral cleft lip with alveolar cleft 
needing to be bone grafted at the national hospital 

of Odontosmatology at Hochiminh city from March 
2005 to March 2010, we evaluated the advantages 
of bone harvesting from the proximal tibia on these 
patients including the the volume of harvested bone, 
surgical time, recovering time as well as the scar at 
the donor site. 

Keywords: Alveolar cleft; Tibia; Proximal Tibia 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khe hở xương ổ hiện diện trong tất cả các khe hở 

môi toàn bộ. Sự hiện diện các khe hở xương ổ đưa 
đến biến dạng môi cánh mũi, mất sự liên tục của 
cung răng, rối loạn sự mọc răng, lỗ thông mũi miệng 
[1]. Do vậy, điều trị toàn diện một trường hợp khe hở 
môi toàn bộ không chỉ đơn thuần là đóng kín khe hở 
môi mà còn phải đạt được mục tiêu chức năng và 
thẩm mỹ nhất định, giảm thiểu những rối loạn về mặt 
tăng trưởng. 


